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I TRẮC NGHIỆM 
Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án trả lời sau:

Câu 1: Chức năng của chất đạm:

A. Giúp cho sự phát triển của xương

C. Là nguồn cung cấp chất béo


B. Là nguồn cung cấp năng lượng

D.Giúp cơ thể phát triển tốt, tăng sức 







     đề kháng, cung cấp năng lượng

Câu 2: Những thực phẩm giàu chất béo:


A. Gạo, ngô





C. Rau xanh


B. Mỡ động vật, dầu thực vật, bơ …

D. Mía

Câu 3: Những thực phẩm giàu chất đạm:


A. Mía





C. Rau các loại



B. Trứng, thịt cá, đậu tương


D. Gạo, ngô

Câu 4: Chức năng dinh dưỡng của nhóm sinh tố A, D:


A. Ngừa bệnh động kinh


C. Ngừa bệnh còi xương, bệnh quáng gà
B. Ngừa bệnh hoạt huyết


D. Ngừa bệnh thiếu máu

Câu 5: Chức năng của chất đường bột:


A. Cung cấp chất béo


C. Nguồn cung cấp VITAMIN

B. Cung cấp chất đạm


D. Là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu                cho cơ thể, chuyển hoá thành các chất dinh dưỡng khác

Câu 6: Các loại thực phẩm cung cấp Canxi và Phốt pho:


A. Tôm, cá, lươn, cua, trứng …

C. Gạo


B. Thịt




D. Hoa quả các loại

Câu 7: Những thực phẩm giàu tinh bột:


A. Mía




C. Gạo, ngô, khoai, sắn



B. Thịt, cá




D. Rau xanh

Câu 8: Vai trò của nước đối với cơ thể:

A. Là nguồn cung cấp dinh dưỡng
C. Cung cấp năng lượng

B. Nguồn cung cấp chất đạm
D. Là môi trường chuyển hoá, trao đổi     chất, điều hoà thân nhiệt

Câu 9: Chức năng dinh dưỡng của chất béo:


A.  Là nguồn cung cấp Gluxít 

C. Nguồn cung cấp VITAMIN

B. Nguồn cung cấp năng lượng
D. Nguồn cung cấp năng lượng, tích luỹ mỡ, chuyển hoá một số loại VITAMIN

Câu 10: Người ta phân chia thức ăn thành mấy nhóm:

A. 3 nhóm




C. 5 nhóm


B. 2 nhóm




D. 4 nhóm
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Tuần 20
Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án trả lời.
Câu 11: ý nghĩa của việc phân nhóm thức ăn:

A. Giúp người mua dễ chọn thức ăn

C. Dễ bổ xung chất dinh dưỡng


B. Đỡ nhầm lẫn thức ăn



D.Giúp con người dễ tổ chức bữa ăn

Câu 12: Nếu ăn thừa chất béo:

A. Cơ thể khoẻ mạnh



C. Cơ thể béo phệ, sức khoẻ kém

B. Cơ thể ốm yếu




D. Có hại đến sức khoẻ
Câu 13: Để đảm bảo thành phần và giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần ăn cần:


A. Mua thức ăn các bữa như nhau

C. Mua một loại thức ăn



B. Thay thế thức ăn trong cùng một nhóm
D. Mua nhiều chất đạm
Câu 14: Các biện pháp phòng tránh nhiễm trùng thực phẩm tại nhà:

A. Bốn biện pháp




C. Hai biện pháp

B. Sáu biện pháp




D. Ba biện pháp
Câu 15: Nếu thiếu chất đạm trầm trọng làm cho trẻ em :


A. Dễ bị đói mệt




C. Dễ bị đói mệt
B. Thiếu năng lượng
D. Bị suy dinh dưỡng, dễ mắc bệnh, trí tuệ phát triển kém
Câu 16: Lượng chất bột cần thiết cho 1 học sinh hàng ngày:


A. 1 bát cơm




C. 6 bát cơm
B. 8 bát cơm
D. 2 bát cơm, 1 chiếc bánh mỳ hoặc 1 bát phở
Câu 17: Nếu ăn thừa chất đạm:

A. Làm cơ thể béo phệ



C. ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ


B. Cơ thể khoẻ mạnh
D. Gây bệnh béo phì, huyết áp cao, bệnh tim mạch
Câu 18: Nhiệt độ an toàn trong nấu nướng:

A. 500C – 600C




C. 800C – 900C
B. 700C – 800C

D. 1000C – 1150C 
Câu 19: Nếu thiếu chất đường bột:


A.  Cơ thể bình thường 



C. Cơ thể thiếu năng lượng
B. Cơ thể bị đói mệt ốm yếu

D. Dễ bị mắc bệnh
Câu 20: Vai trò của chất xơ đối với cơ thể:

A. Là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng
C. Nguồn cung cấp VITAMIN
B. Nguồn cung cấp năng lượng
D. Ngăn ngừa bệnh táo bón, làm  mềm chất thả để dễ thải ra khỏi cơ thể
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Tuần 21
Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án trả lời.

Câu 21: An toàn thực phẩm là gì ?
A. Giữ cho thực phẩm tươi xanh
C. Giữ cho thực phẩm không bị  nhiễm trùng, nhiễm độc, biến chất.

B. Giữ thực phẩm khỏi bị nhiễm trùng

D.Thực phẩm không nhiễm độc
Câu 22: Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể bằng con đường nào:
A. Quá trình chế biến bảo quản không

 C. Không đậy kín

     chu đáo




B. Nấu không chín




D. Vệ sinh không tốt
Câu 23: Muốn thực phẩm có độ an toàn cao ta cần lưu ý:


A. An toàn thực phẩm khi mua sắm

C. Chỉ sử dụng thực phẩm tươi

B. An toàn thực phâm khi mua sắm, bảo
D. An toàn thực phẩm khi ăn

    quản , chế biến.

Câu 24: Cách bảo quản thịt, cá khi chuẩn bị chế biến:

A. Để thịt cá nơi cao, ráo thoáng mát

C. Để vào tủ lạnh


B. Không rửa thịt cá sau khi thái, không 
D. Đậy kín
để ruồi bọ bâu, bảo quản ở nhiệt độ thích hợp.

Câu 25: Nguyên nhân gây ngộ độc thức ăn :


A. Do nhiễm vi sinh vật


C. Do thức ăn bị mốc
             B. Do chế biến thức ăn
  D. Do thức ăn biến chất, nhiễm: vi sinh vật,    chất hoá học, hoặc có sẵn chất độc
Câu 26: Cách thái rau nào sau đây đúng:


A. Cắt trước khi rửa



C. Cắt sau khi rửa thật sạch
B. Không nên thái
D. Cắt thật nhỏ
Câu 27: Các biện pháp tránh ngộ độc thức ăn:

A. 3 biện pháp




C. 5 biện pháp


B. 9 biện pháp
D. 4 biện pháp
Câu 28: Các chất dinh dưỡng trong cá:

A. Giàu chất béo





C. ít chất béo
B. Giàu chất đạm cung cấp VITAMIN A, B, C
D. Tổng hợp ý B, C
Câu 29: Thức ăn đã chế biến cần bảo quản như thế nào:


A. Phải đậy kín 




C. Không để ôi thiu
B. Phải bảo quản chu đáo
D. Bảo quản chu đáo không để ruồi chuột, kiến xâm nhập.
Câu 30: Rau củ quả ăn sống nên :

A. Ăn cả vỏ





C. Cắt thái sau đó rửa sạch
B. Rửa sạch hoặc gọt vỏ trước khi ăn
D. Tổng hợp ý B, C  
II  TỰ LUẬN

Câu 1: Trang phục là gì? Nêu ảnh hưởng của vải, kiểu may đến vóc dáng người mặc?
Câu 2: Vì sao phải giừ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? Em phải làm gì để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
Câu 3: Em phải làm gì để giữ gìn nhà ở nhà ở sạch sẽ ngăn nắp?
Câu 4: Em hãy cho biết ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở? Kể tên một số cây cảnh và hoa dùng để trang trí nhà ở?
Câu 5: Trang phục là gì?Theo em có mấy loại trang phục (kể tên) ?

